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Tìm hiểu trang phục nam nữ cổ truyền  

của người Tày Việt Nam 

Hà Đình Thành
  

gười Tày là một cộng đồng dân tộc 

thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái, là cư 

dân đông nhất trong 53 dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam, cư trú chủ yếu ở vùng Việt Bắc. 

Tuy dân số đông và cư trú trên một địa 

bàn tương đối rộng, nhưng người Tày là 

một cộng đồng dân tộc thuần nhất với ý 

thức tộc người khá rõ rệt. 

Trang phục của người Tày được phân 

biệt theo giới tính (nam phục, nữ phục), 

theo lứa tuổi (trẻ, già,...), theo chức năng 

(lễ tết, lễ hội, hôn nhân, tang ma, thường 

phục), theo mùa (mùa đông, mùa hè, mùa 

thu)...  

Bài viết này chỉ xin trình bày những 

hiểu biết và nhận thức của chúng tôi về 

trang phục cổ truyền của nam nữ người 

Tày Việt Nam. 

1.  Đôi nét về lịch sử trang phục của 

người Tày  

Các tác giả cuốn “Từ điển tiếng 

Việt”{Hoàng Phê, ...(1988)} cho rằng: 

Trang phục là quần áo dùng riêng cho một 

ngành, một nghề nào đó (tr.1055); Y phục 

là quần áo, đồ mặc (tr.1203); Trang sức là 

làm tôn vẻ đẹp hình thức của con người 

bằng cách đeo, gắn thêm những vật quý, 

đẹp (tr.1056). Cuốn “Từ điển từ nguyên” 

của Trung Quốc có hai từ là Y và Trang. Y 

là đồ mặc (chỉ tất cả những cái gì khoác 

lên người); còn trang là trang sức (chỉ tất 

cả những cái gì làm tôn vẻ đẹp hình thức 

bên ngoài cho con người) (dẫn theo Lê Văn 

Bé, 2001, tr. 7- 8). Một số nhà nghiên cứu 

Dân tộc học Việt Nam chia trang phục ra 

thành y phục và trang sức: Y phục bao 

gồm đồ đội đầu, đồ mặc, đồ đi ở chân và 

một số thành tố y phục khác; trang sức bao 

gồm những vật đeo, mang trên người và 

các hình thức làm đẹp khác (Lê Văn Bé, 

2001, tr.8). 

Khi quan sát những hình người trên 

trống đồng Đông Sơn, ta thấy có các yếu tố 

trang phục giống như trang phục nam nữ 

cổ truyền của người Tày như: Nữ giới mặc 

váy, chít khăn trên đầu, tay và cổ đeo 

trang sức... Khảo cứu về y phục và trang 

sức được khắc họa trên các hiện vật khảo 

cổ ở Tấn Ninh (Trung Quốc), ta cũng thấy 

có các yếu tố trang phục tương tự như của 

người Tày: 

- Đối với nam giới: 

+ áo dài đến nửa đùi hoặc quá khoeo 

chân. 

+ Quần cộc (đến khoeo chân), không có 

hoa văn trang trí. 

+ Mũ vòng đai, không có đỉnh; vòng mũ 

có ba đường hoa văn hình chữ “nhân” hoặc 

tóc búi trên đỉnh đầu, quấn khăn. 

+ Vai quàng khăn. 

+ Có thắt lưng. 

+ Đeo dao hoặc kiếm... 

- Đối với nữ giới: 

+ áo ngắn hoặc dài đến khoeo chân, 

thắt lưng ngoài áo. 

+ Váy dài. 

+ Tóc bện hình dây thừng hay tết đuôi 

sam hoặc được búi trên đỉnh đầu. 

N 
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+ Quàng khăn trên vai và có vành 

khăn quanh đầu. 

+ Tai đeo vành khuyên, cổ đeo đồ trang 

sức (chuỗi hạt)... 

 ở người Tày ngày nay, nữ giới mặc 

váy dài, áo ngắn hoặc dài đến khoeo chân, 

thắt lưng ngoài áo, đầu chít khăn, vai 

quàng khăn, đeo đồ trang sức ở tai, cổ, 

tay; nam giới mặc áo ngắn, quần lửng, đầu 

quấn khăn, lưng đeo dao hoặc kiếm. Trang 

phục (y phục và trang sức) của nam nữ 

Tày mang nhiều yếu tố trang phục giống 

như của chủ nhân nền văn hoá Tấn Ninh 

(Trung Quốc). Chính qua các yếu tố trang 

phục ấy, có thể thấy rằng, áo cánh, quần 

lửng của nam giới Tày, váy dài, áo ngắn 

hoặc dài của nữ giới Tày đã có từ lâu đời 

trong lịch sử. Người Tày Việt Nam đã bảo 

lưu hoặc tiếp thu thêm các yếu tố trang 

phục của những dân tộc nằm trong khối 

Bách Việt cổ (Hoàng Ngọc La,... 2002, 

tr.125-126). 

2. Trang phục cổ truyền của người 

Tày 

2.1. y phục cổ truyền 

áo nam giới Tày mặc thường ngày là 

áo cánh tứ thân, được may theo kiểu xẻ 

ngực, cổ tròn dựng cao, không có cầu vai; 

tà áo xẻ cao, tay áo dài, hẹp ống, hai bên 

nẹp trước ngực đính một hàng cúc vải bảy 

chiếc và ở phía dưới hai vạt áo có hai túi 

nhỏ. Trước kia, nam giới Tày mặc áo dài 

năm thân bằng chất liệu vải bông nhuộm 

chàm hay vải lụa đen; gấu áo buông xuống 

tới khoeo chân, trùm lên cạp quần; áo cài 

cúc ở bên nách phải (năm cúc bằng vải 

hoặc đồng). Khi mặc, người ta dùng thắt 

lưng vải buộc ra ngoài, mang tính chất 

trang trí. 

áo cánh tứ thân của nữ giới Tày là loại 

áo xẻ ngực, ống tay nhỏ, cổ tròn, có hai túi 

ở dưới hai vạt áo trước và có hàng cúc ở 

giữa, hai thân áo được xẻ tà. Loại áo này 

được may bằng vải chàm hay vải trắng. áo 

may hẹp, hơi thắt eo; khi mặc, áo bó khít 

vào người, tôn thêm vẻ đẹp của thân thể. 

áo cánh thường được người phụ nữ Tày 

mặc ở nhà, khi đi lao động sản xuất, hoặc 

được mặc lót trong áo dài. Khi chết, người 

phụ nữ Tày cũng mặc loại áo cánh này với 

quan niệm coi đó là áo để người quá cố trở 

về với tổ tiên. 

Chiếc áo dài của nữ giới Tày cũng 

thuộc loại áo năm thân, được may từ loại 

vải bông nhuộm chàm, cổ tròn đứng, có 

năm khuy cúc bằng vải hay đồng cài sang 

nách phải, tà áo được xẻ cao tới tận hông, 

gấu buông xuống quá khoeo chân, ống tay 

hẹp, thân hẹp và hơi thắt eo. ở một số địa 

phương thuộc Lào Cai, Hà Giang, áo dài 

của phụ nữ Tày là loại áo năm thân, phần 

từ thắt lưng trở xuống được may bằng vải 

khác màu (chiếc áo này cũng thấy ở dân 

tộc Sán Chay). Thắt lưng áo được người 

phụ nữ Tày dệt từ sợi bông nguyên chất 

hay từ vải tơ tằm nhuộm chàm. Khi mặc 

áo dài, nữ giới Tày thường buộc thắt lưng 

ra ngoài áo và để xoã mối ra phía sau. 

Với người Tày, áo là nơi chứa đựng linh 

hồn sống của con người. Mỗi khi đau ốm, 

áo người ốm được đem bói hoặc cúng, 

người Tày gọi là slửa khoăn (áo linh hồn). 

Ngày nay, trẻ sơ sinh chưa có quần thì đã 

có áo. Từ xa xưa áo đã được coi trọng và là 

vật quý giá. áo cánh xẻ nách dài tới thắt 

lưng, màu trắng của nam, nữ Tày từ xưa 

đã nổi trội lên là đặc trưng của một dân 

tộc, để lại những ấn tượng sâu sắc đối với 

các dân tộc khác. Vì thế, người Tày được 
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các dân tộc khác gọi là cần slửa khao 

(người áo trắng) (Hoàng Ngọc La,...2002, 

tr.124). 

Nam giới Tày mặc quần lửng dài tới 

khoeo chân, hay dài hơn một chút. Quần 

lửng bằng vải tự dệt màu trắng hay 

nhuộm chàm, cách đây vài chục năm trở 

về trước rất thịnh hành trong đàn ông 

Tày, nay lác đác vẫn còn. Theo Hoàng 

Ngọc La, sự xuất hiện quần lửng (với nam 

giới), áo dài (với nữ giới) ở người Tày đã có 

từ lâu đời (Hoàng Ngọc La,... 2002, tr.125). 

Quần của nam giới Tày được may theo 

kiểu quần đũng chéo (chân què), gấu  dài 

tới mắt cá chân. Cạp được may rộng kiểu 

lá tọa và không có đường luồn dải rút, khi 

mặc vắt mối quần về phía trước, rồi dùng 

dây vải thắt chặt phía ngoài. 

Quần của nữ giới Tày giống quần nam 

giới: cũng may theo kiểu lá tọa, đũng chéo, 

song kích thước có phần hẹp hơn. So với 

quần, váy của nữ giới Tày không còn phổ 

biến. Váy được may khép kín, gồm ba 

phần: gấu, thân, cạp. Cạp váy được can 

bằng miếng vải khác màu, có thể vải màu 

chàm hoặc vải in hoa, vải đỏ. Gấu váy 

được đắp thêm một dải vải đỏ vừa để cho 

cứng, vừa tạo phong cách trang trí riêng. 

Thân váy không trang trí hoa văn, được 

may khép kín, chu vi bằng bốn mảnh vải 

màu chàm, khổ rộng 40 cm ghép theo 

chiều dọc. 

Váy của nữ giới Tày có hai loại: váy 

quấn và váy khâu. Váy quấn là một tấm 

vải hình chữ nhật dài đến khoeo chân hay 

mắt cá chân, quấn quanh nửa người phía 

dưới, hai đầu vải được thắt chặt lại ở bên 

sườn hoặc ở vùng thắt lưng. Váy quấn có 

trước, hiện còn tồn tại ở một số vùng dân 

cư; váy khâu ra đời muộn hơn nhưng được 

sử dụng rộng rãi. Khảo cổ học Việt Nam 

đã phát hiện nhiều kim khâu bằng xương 

trong các di chỉ khảo cổ đồ đồng thau. 

Người Tày mặc váy khâu chắc chắn từ lâu 

đời (Hoàng Ngọc La,... 2002, tr.123). 

Khăn đội đầu của nam giới Tày được 

dệt bằng sợi bông hoặc sợi tơ tằm, có kích 

thước 30 cm x 2 m, màu chàm, quấn trên 

đầu theo hình chữ “nhân”. Nữ giới Tày 

thường đội khăn vuông (cũng được dệt 

bằng sợi bông hoặc sợi tơ tằm) đồng màu 

với y phục. Trong những dịp đi chợ hay đi 

dự lễ hội, cưới xin, phụ nữ Tày còn thích 

trang điểm trên vành khăn các sợi chỉ 

màu đỏ, xanh; mối các sợi chỉ màu được để 

xoã ra phía sau. Chiếc nón cổ truyền của 

nữ giới Tày có cấu tạo khá độc đáo, được 

đan bằng tre, giang và lợp lá cọ bên ngoài. 

Quai nón là sợi dây mây mỏng hoặc dây 

vải. ¤ của cả nam giới và nữ giới Tày là 

loại ô tự làm, tán bằng vải, khung bằng 

tre và song, được dùng khi đi chợ, đi dự lễ 

hội. Mũ vải chàm lưỡi trai giống như kiểu 

mũ công nhân được nam giới Tày sử dụng 

tương đối phổ biến. 

Người Tày hay đi chân đất, nhưng họ 

cũng thường dùng giầy vải, nhất là khi đi 

chợ xa, đi dự lễ tết, lễ hội, cưới xin. Giầy 

được khâu bằng vải chàm, mũi tròn, cổ 

cao, có lỗ khuyết để gài dây buộc. Nếu ở 

nhà trệt, họ đi guốc tre, guốc mộc, cũng có 

thể là hài xảo. Còn ở nhà sàn, họ đi hài 

xảo được bện từ mo nang hay dây po 

(Hoàng Tuấn Nam,... 2001, tr.248). Ngày 

nay, nhiều người Tày đi tất, giầy, dép như 

người Việt, người Nùng và những đồ này 

được mua ở chợ... 

2.2. Trang sức cổ truyền 

Nam giới Tày xưa kia có một số người 

đeo vòng tay bằng bạc. Đến tuổi trưởng 
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thành, họ bịt răng vàng hay bạc cho đẹp 

(thường là bịt chiếc răng nanh bên trái, 

hàm trên). Mặc dù xăm mình không phổ 

biến, nhưng một số người thích xăm hình 

mặt trời, xăm chữ Hán, vừa để trang trí 

vừa mang tính nghi lễ cổ truyền với mong 

muốn trường sinh bản mệnh, đắc tài, 

nhiều lộc. Trang sức của nữ giới Tày cũng 

đơn giản và được làm bằng bạc: đó là vòng 

chân, vòng tay, vòng cổ và dây xà tích. ở 

một số vùng, phụ nữ Tày đeo túi vải thổ 

cẩm thêu hoa văn khi đi chợ, dự lễ hội. 

3. Mấy nhận xét 

3.1. Việt Bắc – nơi cư trú chủ yếu của 

người Tày, là miền đất chịu tác động của 

nhiều yếu tố văn hoá từ phía nam dội lên, 

và từ phía bắc tràn xuống. Sự có mặt của 

nhà Mạc trong hơn 80 năm (1594-1677) ở 

Cao Bằng đã gây ảnh hưởng đáng kể. 

Nhưng ảnh hưởng từ bên ngoài không làm 

mất đi những nét đặc trưng cơ bản trong 

trang phục cổ truyền của người Tày. Hiện 

nay, phụ nữ Tày ở lớp người có tuổi trên 

địa bàn các tỉnh thuộc vùng Việt Bắc vẫn 

mặc bộ trang phục cổ truyền. ở người Tày 

vùng Chiêm Hoá (Tuyên Quang), bộ nữ 

phục cổ truyền như váy, áo dài vẫn đang 

thịnh hành trong mọi lứa tuổi (Hoàng 

Ngọc La,... 2002, tr.128). Tại vùng Thạch 

An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc 

(Cao Bằng), nữ giới Tày mặc áo dài đi chợ, 

đi ăn cưới, đi dự lễ hội; các cô dâu khi về 

nhà chồng vẫn mặc nguyên bộ trang phục 

cổ truyền của người Tày (nhưng lại đội 

nón “bài thơ”). Điều đó cho thấy các yếu tố 

cổ truyền trong trang phục mang tính đặc 

trưng tộc người Tày khá bền vững. 

3.2. Bộ y phục của người Tày với sắc 

chàm đen giản dị gồm váy, quần, áo ngắn, 

áo dài, khăn đội đầu, thắt lưng, các đồ 

trang sức bằng bạc... có bản sắc riêng khá 

độc đáo. Người Tày, nhất là phụ nữ, trang 

phục kín toàn thân, chỉ để hở khuôn mặt 

và hai bàn tay. Y phục Tày toàn một màu 

chàm đậm hay tím hồng, hầu như không 

có trang trí hoa văn trên khăn, váy, áo. Y 

phục màu chàm đậm (xanh đen, đen hay 

tím hồng) của nữ giới bó sát thân làm nổi 

bật đường nét cơ thể, tạo dáng thon thả và 

làm tôn nước da trắng trên cổ tay cũng 

như trên khuôn mặt của họ. Trên nền 

chàm đậm như vậy lại nổi lên các vòng cổ, 

vòng tay, vòng chân, dây xà tích óng ánh 

những tia sáng bạc... Tất cả hòa vào nhau 

tạo nên nét độc đáo, tinh tế và duyên dáng 

của bộ trang phục nữ giới Tày. Trang phục 

của phụ nữ Tày cũng có sự phân biệt theo 

nhóm địa phương. Điều này được thể hiện 

trong trang phục của nữ giới nhóm Thù 

Lao, Pa Dí, Phén, Ngạn. Nhưng sự khác 

biệt này cũng chỉ là ở các chi tiết. Ví dụ, 

trang phục của phụ nữ Pa Dí Mường 

Khương (Lào Cai) khác với trang phục của 

nữ giới các nhóm Tày khác ở hoa văn 

trang trí chiếc khăn đội đầu và cách vấn 

khăn. Chiếc áo dài của phụ nữ Pa Dí hơi 

rộng; tay áo gồm hai đoạn may nối gần sát 

vai. Phần cuối tay áo có dệt hoặc khâu đáp 

một miếng vải khác màu (thường là màu 

trắng) có hoa văn. Phần nẹp áo trước ngực 

khâu ghép một dải vải nhỏ mang họa tiết 

hoa văn. Nữ giới Pa Dí thường đeo nhiều 

vòng bạc, dây chuyền bạc... ở cổ và tay 

(Viện Dân tộc học, 1992, tr.133). 

3.3. Cùng với sự phát triển về kinh tế – 

xã hội, trang phục cổ truyền của người 

Tày cũng thay đổi. Biểu hiện đầu tiên là 

sự chuyển đổi về chất liệu vải để may 

quần áo, tạo nên màu sắc y phục. Hiện 

tượng dùng vải dệt công nghiệp để may 

quần áo đã trở nên khá phổ biến ở người 
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Tày. Mức độ thay đổi về trang phục cổ 

truyền được phân biệt giữa hai khu vực: ở 

khu vực nông thôn miền núi, người Tày 

vẫn sử dụng trang phục theo lối cổ truyền; 

ở khu vực thị xã, thị trấn, ven đường giao 

thông, đa phần thanh niên nam nữ Tày đã 

vận những bộ y phục kiểu mới. Có thể nói, 

trang phục của người Tày ngày càng có xu 

hướng phát triển theo phong cách may 

mặc của người Việt. Trên thị trường miền 

núi, mặc dù tư nhân và quốc doanh bán 

rất nhiều loại trang phục, nhưng những 

mặt hàng phù hợp với túi tiền và thị hiếu 

của người Tày lại rất hiếm. Nghề trồng 

bông, dệt vải ở một số vùng đang mai một. 

Nhiều sản phẩm truyền thống có giá trị 

như thổ cẩm ít được quan tâm phát triển 

theo hướng sản xuất hàng hoá 

Trong cuộc sống hôm nay, khi người 

Tày sống xen cư với các dân tộc khác trong 

điều kiện kinh tế thị trường thì không thể 

không tránh khỏi có những thay đổi về 

trang phục, nhất là trang phục cổ truyền. 

Vấn đề nghiên cứu bảo tồn và hiện đại hoá 

trang phục cổ truyền của người Tày Việt 

Nam đang được đặt ra. Vì vậy, Nhà nước 

cần  có chính sách tài trợ, khuyến khích 

việc trồng bông, dệt vải ở vùng các dân tộc 

thiểu số nói chung và ở vùng Tày nói 

riêng, góp phần gìn giữ và phát huy bản 

sắc văn hoá dân tộc như Nghị quyết Ban 

chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V 

(khoá VIII) đã đề ra. 
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